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	Hội thảo - Công nghệ khoan phuït tiên tiến trong xây dựng đập lớn


[image: image7.jpg]

SỰ CỐ THẤM MẤT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NỀN ĐẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN PHỤT Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ, ĐÔNG NAM BỘ 
VÀ TÂY NGUYÊN 
	
	TS. LÊ THANH BÌNH
Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam


Summary: The article is glanced over the main causes of the damage-dams in the world in general and in Vietnam, one of these is the permeable breakdown of the foundation. The authour is given the general picture about the terrain and geology condition of the South-Center, East-South & Tay Nguyen areas and analysed the permeable breakdown of the foundation of the dams. Up to now, the curtain grouting is the effective method to treat this problem, it consists of forming an approximately vertical grout curtain of moderate thickness below an adjoining a hydraulic structure to reduce the passage of water to a requried degree.
1. GIỚI THIỆU 
Đối với công trình thủy lợi, sức phá hoại của tự nhiên là một yếu tố thường xuyên tồn tại. Cho đến nay, toàn bộ lý luận và kinh nghiệm mà loài người đã tích lũy được trong thực tiễn tuy đã có thể hạn chế được khả năng phá hoại công trình trong một phạm vi nhất định nhưng vẫn không thể xóa bỏ triệt để được khả năng này.
Trong các yếu tố tự nhiên uy hiếp an toàn của công trình thủy lợi thì yếu tố chủ yếu là điều kiện thủy văn, thủy lực và địa chất. Ngoài ra các yếu tố do con người gây ra như công tác khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý công trình không hợp lý hay không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, hay cả những tác động phá hoại môi trường như đốt phá rừng bừa bãi, việc đô thị hóa làm giảm diện tích lớp phủ thực vật dẫn đến thay đổi môi trường tự nhiên làm thay đổi điều kiện khí hậu, chế độ thủy văn, thủy lực của các lưu vực sông, v.v… cũng gây ra những thảm họa, những sự cố công trình thủy lợi không chỉ thiệt hại về của cải vật chất mà nhiều khi tổn thất về nhân mạng cũng rất nghiêm trọng. 
Theo thống kê sự cố các công trình thủy lợi trên thế giới [5] (Hình số 1 và 2) thì thường là các nguyên nhân gây ra các vụ vỡ đập đất do:
· Nước lũ tràn đỉnh đập


30%

· Thấm




25%

· Trượt mái



25%

· Dò đường ống



13%

· Nguyên nhân khác


  7%

Nguyên nhân gây vỡ đập trọng lực thì do:

· Địa chất nền móng chiếm 

45%

· Nước lũ tràn đỉnh đập


35%

· Yếu tố thủy lực và nhân tạo

20%
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:

 TỈ LỆ SỰ CỐ ĐẬP ĐẤT

Do thấm Do yếu tố dò đường ống

Do lũ tràn đỉnh đập Do trượt mái đập

Do các yếu tố khác

25%

30%

13%

7%

25%
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 :

 TỈ LỆ SỰ CỐ ĐẬP TRỌNG LỰC

Do địa chất nền móng Do lũ tràn đỉnh đập Do ytố thủy lực và ytố con người

35%

45%

20%


Các công trình thủy lợi ở Việt Nam nói chung cũng như ở vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nói riêng cũng không ngoài tình trạng chung đó. Tuy vậy vấn đề xử lý nền đập chưa thực sự được các nhà thiết kế quan tâm đúng mức cho tới những năm gần đây, khi một loạt các công trình trong khu vực xảy ra sự cố, thì vấn đề xử lý nền đập mới được quan tâm và đầu tư tốt hơn.   
2. HIỆN TRẠNG HỒ CHỨA THỦY LỢI Ở NAM TRUNG BỘ, ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
2.1. Đặc điểm tự nhiên, địa hình, địa chất khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là vùng đất hẹp trải dài từ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên gồm Kontum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng rồi đến Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai (Hình số 3). 
Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên thuộc khu vực Trường Sơn Nam, có cấu trúc địa hình, địa mạo khá phức tạp, bao gồm một hệ thống núi và cao nguyên với  những thung lũng và đồng bằng giữa núi. Địa hình cao nguyên nhiều bậc là dạng đặc trưng nhất của bộ mặt khu vực này, từ độ cao trên 1500m của sườn tây dãy Trường Sơn như cao nguyên Đà Lạt với đỉnh Ngọc Linh cao tới 3143m và  thấp dần về phía Đông giáp với biển Đông, thuận chiều đón gió Tây Nam. 
Mạng sông suối phát triển dày đặc và có quá trình xâm thực mạnh, do độ dốc địa hình đáng kể. Dãy núi Trường Sơn Nam là phân thủy giữa lưu vực sông Mê Kông và các hệ thống sông đổ về Biển Đông như Sông Ba, Sông Đà Rằng, Sông Đồng Nai, còn dòng sông chính đổ về phía tây nhập với sông Mê Kông là sông Sê Rê Pok (Sê San). Đặc điểm cơ bản của hệ thống sông suối trong khu vực nghiên cứu là trắc diện dọc chưa đạt được trạng thái cân bằng, lòng sông có dạng phân bậc rõ ràng và nhiều ghềnh thác. Sông thường được chia thành ba đoạn chính có độ dốc khác nhau : đoạn miền núi, đoạn qua miền cao nguyên và đoạn qua vùng đồng bằng bóc mòn Pediment. Ở chân vách các bề mặt san bằng chuyển xuống Pediment thường tạo thành hồ, đầm lầy.
Các thung lũng sông miền núi thường hẹp và có sườn dốc, đáy sông trơ đá gốc, đá tảng, cuội sỏi, nhưng khi đổ ra bề mặt cao nguyên hay bề mặt đồng bằng thì thung lũng sông thường mở rộng, tạo vùng bồi tích rộng nhưng thường là không dày, phủ trực tiếp lên trên các bề mặt bóc mòn phong hóa cổ, đôi khi phủ trên trầm tích Neogene hay Basalt.
Nhìn chung phương của núi và cao nguyên trùng với phương uốn cong của bờ biển và sông Mê Kông. Từ đèo Hải Vân đến Tuy Hòa, sông núi có phương Bắc - Nam và tây Bắc - Đông Nam. Trong khi đó các  núi sông ở phía nam Tuy Hòa có hướng Đông Bắc - Tây Nam. Các khối núi lớn Ngọc Linh ở phía bắc và Chư Yang Sin ở phía nam đều thuộc khối núi tái sinh rìa đại dương, các chuyển động tân kiến tạo nâng lên và bị xâm thực bóc mòn mạnh.

Các cao nguyên và bình sơn nguyên phân bố ở nhiều độ cao khác nhau, từ 300 - 400m đến 1500 - 1700m và có tuổi khác nhau từ Paleogen đến Đệ Tứ. Chúng là mặt bán bình nguyên Peneplain hoặc tiền sơn nguyên Pediment có vỏ phong hóa dày tới 50m. Nhìn chung các cao nguyên thuộc khối tảng nâng cao chủ yếu có Basalt tuổi cổ hơn, còn các khối tảng nâng yếu là Basalt trẻ hơn. Cao nguyên Đà Lạt được giới hạn ở tất cả các phía bởi vách dốc, gồm hai bề mặt có cao độ 1700 - 1900m và 1300 - 1600m được thành tạo từ cuối Paleogen đến Miocene. Còn các cao nguyên khác, mà thực chất chưa phải là cao nguyên điển hình, thường là các bề mặt Basalt được tích tụ trong các thung lũng, hồ cổ hoặc Pediment. Các bề mặt đó được hoạt động tân kiến tạo nâng lên dạng vòm hoặc bậc và đều bị chia cắt mạnh. Về hình thái chúng có thể được chia thành hai kiểu : kiểu thứ nhất là các bề mặt nằm ngang được giới hạn một phía là sườn núi bậc cao hơn và một phía là sườn vách chuyển xuống bậc thấp hơn như cao nguyên Di Linh, Kon Plông, Ma Drak;  kiểu thứ hai có bề mặt dạng vòm, nổi cao ở giữa và dốc thoải dần ở xung quanh như Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đăk Nông.
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Do thấm
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Do hư hỏng cống
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Về địa tầng thì trừ phần đồng bằng ven biển, khu vực nghiên cứu gồm hai khối địa chất lớn là khối nâng Kontum với đặc điểm phân bổ phần lớn là các đá cổ và khối hoạt hóa Mezozoi muộn- Kainozoi sớm Đà Lạt với đặc điểm phân bổ rộng rãi trầm tích lục nguyên J1-2 và các đá trẻ hơn. Trong nghiên cứu sử dụng đất để đắp đập, có thể phân chia hệ địa chất, phức hệ địa chất và các tổ hợp loại thạch học như sau :

· Trầm tích Aluvi (aQ) và trầm tích hồ – đầm lầy.
· Sườn tàn tích và tàn tích trên nền đá basalt trẻ (βQII-IV).
· Sườn tàn tích và tích trên nền đá basalt cổ (βN2 - QI).
· Sườn tàn tích và tàn tích trên nền đá trầm tích lục nguyên 
· (bột kết, cát kết).
· Sườn tàn tích và tàn tích trên nền đá phún trào ( Đaxit, Riolit).

· Sườn tàn tích và tàn tích trên nền đá biến chất (Đá Gơnai).

· Sườn tàn tích và tàn tích trên nền đá xâm nhập sâu (Granit, Granodiorit).

Tính chất cơ lý của các nhóm đất trên được tóm tắt trong các bảng 1 đến bảng 6.
Bảng 1 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC TRẦM TÍCH CỔ VÀ TRẺ  (aQ)
	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	1
2

3

4

5

6

7
	Lớp bùn, bùn á sét
Dung trọng tự nhiên             (w
Độ sệt                                   B

Hệ số rỗng                            eo
Góc ma sát trong                  (
Lực dính                                C

Hệ số nén                              a1-2
Hệ số thấm                            K      
	T/m3
Độ

KG/cm2
cm2/KG
cm/s
	1.40 – 1.70
( 1.00
1.200 – 2.000

3o – 6o
0.03 – 0.08
0.060 – 0.150
10-5 – 10-7

	1

2

3

4
	Lớp cát rời

Hệ số rỗng min                    emin
Hệ số rỗng max                    emax
Góc nghỉ                               (
Hệ số thấm                            K     
	Độ

cm/s
	0.500 – 0.600
0.800 – 0.900

30o – 32o
10-5 – 10-7


Bảng 2 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC SƯỜN TÀN TÍCH TRÊN ĐÁ BASALT TRẺ

	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Thành phần hạt

> 10              mm
10 – 5           mm

5 – 2             mm

2 – 0.05        mm

0.05 – 0.005 mm

< 0.005         mm

Giới hạn chảy                     LL

Giới hạn dẻo                       PL

Chỉ số dẻo                           PI
Độ sệt                                   B

Dung trọng tự nhiên            (w
Dung trọng khô                    (c
Độ ẩm                                  W

Tỷ trọng hạt                         (
Hệ số rỗng                            eo
Góc ma sát trong                  (
Lực dính                                C

Hệ số nén                              a1-2
Hệ số thấm                            K      
	%
%

%

%

T/m3
T/m3
%
Độ

KG/cm2
cm2/KG

cm/s
	3.8 - 26.7

8.5 - 20.4

4.3 - 10.7

11.9 - 18.2

12.2 - 20.8

19.4 - 39.5

44 - 53
29 - 38

13 - 16

< 0

1.68 - 1.75
1.25 - 1.41

23.8 - 39.7
2.78 - 2.83

1.000 - 1.350

16o - 20o
0.20 - 0.30
0.030 - 0.050

10-3 - 10-4


Bảng 3: SƯỜN TÀN TÍCH (edQ) VÀ TÀN TÍCH (eQ) TRÊN ĐÁ BASALT CỔ (βN2 - QI)

	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Thành phần hạt

> 10              mm

10 – 5           mm

5 – 2             mm

2 – 0.05        mm

0.05 – 0.005 mm

< 0.005         mm

Giới hạn chảy                LL

Giơi hạn dẻo                  PL

Chỉ số dẻo                      PI

Độ sệt                             B

Dung trọng tự nhiên       (w
Dung trọng khô               (c
Độ ẩm                             W

Tỷ trọng hạt                    (
Hệ số rỗng                       eo
Góc ma sát trong             (
Lực dính                           C

Hệ số nén                     a1-2
Hệ số thấm                      K     
	%

%

%

%

T/m3
T/m3
%

Độ

KG/cm2
cm2/KG

cm/s
	0

0

3.5-5.4

14.0-20.2

18.5-26.1

39.7-48.8

59-63

38-42

18-22

 < 0 - 0.15

1.59-1.65

1.05-1.15

38.0-43.0

2.85-2.91

1.10-1.40

16o-20o
0.25-0.35

0.07-0.09

10-4-10-5
	15.0-32.5

7.5-22.5

5.5-15.5

9.0-19.5

10.0-21.5

18.0-27.8

57-62

38-42

19-23

 < 0 

1.70-1.80

1.26-1.40

25.8-33.2

2.95-3.08

0.95-1.20

18o-23o
0.25-0.35

0.02-0.05

10-3-10-4
	0

2.5-3.8

3.2-5.4

11.5-18.9

15.2-22.6

31.8-45.8

65-75

46-49

18-22

 < 0 - 0.25

1.56-1.62
1.00-1.08
48.0-55.0

2.85-2.89

1.45-1.65
15o-18o
0.25-0.35

0.07-0.09

10-4-10-5


Bảng 4 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC SƯỜN TÀN TÍCH TRÊN ĐÁ PHÚN TRÀO
	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Thành phần hạt

> 10              mm

10 – 5           mm

5 – 2             mm

2 – 0.05        mm

0.05 – 0.005 mm

< 0.005         mm

Giới hạn chảy                     LL

Giơi hạn dẻo                       PL

Chỉ số dẻo                           PI

Độ sệt                                   B

Dung trọng tự nhiên            (w
Dung trọng khô                    (c
Độ ẩm                                  W

Tỷ trọng hạt                         (
Hệ số rỗng                            eo
Góc ma sát trong                  (
Lực dính                                C

Hệ số nén                              a1-2
Hệ số thấm                            K     
	%

%

%

%

T/m3
T/m3
%

Độ

KG/cm2
cm2/KG

cm/s
	0

2.5 - 8.5

4.2 - 7.8
11.5 - 18.7
15.6 - 23.7
43.5 - 50.7
45 - 53

27 -31
18 - 22
< 0.03 - 0.25
1.78 - 1.90
1.35 - 1.51

25.6 - 33.8
2.72 - 2.75
1.010 - 0.815
15o - 18o
0.25 -  0.35
0.28 - 0.045

10-4 - 10-5


Bảng 5: SƯỜN TÀN TÍCH TRÊN ĐÁ TRẦM TÍCH LỤC NGUYÊN (J1-2)
	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Thành phần hạt

> 10              mm

10 – 5           mm

5 – 2             mm

2 – 0.05        mm

0.05 – 0.005 mm

< 0.005         mm

Giới hạn chảy                LL

Giơi hạn dẻo                  PL

Chỉ số dẻo                      PI

Độ sệt                             B

Dung trọng tự nhiên       (w
Dung trọng khô               (c
Độ ẩm                             W

Tỷ trọng hạt                    (
Hệ số rỗng                       eo
Góc ma sát trong             (
Lực dính                           C

Hệ số nén                     a1-2
Hệ số thấm                      K     
	%

%

%

%

T/m3
T/m3
%

Độ

KG/cm2
cm2/KG

cm/s
	9.8 - 28.3
8.9 - 20.3
5.6 - 11.2
8.3 - 12.6
6.2 - 11.5
18.9- 29.5
52 - 57
27 - 35
18 - 22

 < 0 

1.98- 2.20
1.73-2.05
12.0-22.8
2.88 -3.15
0.60-0.75
18o-23o
0.40-0.60
0.01-0.02
10-4-10-5
	4.5 - 16.8
2.8 - 7.9
3.5 - 7.2
15.8 -20.7
15.2-18.9
32.5-53.7
48 - 52
26 - 30
18 - 22
 < 0 - 0.25
1.88-2.00

1.48-1.56
25.6-30.2

2.74 -2.77
0.65-0.85
15o-18o
0.25-0.40
0.02-0.03
10-5-10-6
	0

0
2.5 - 5.0
19.2-22.3
18.6-25.8
44.8-53.9
45 - 51
25 - 31
18 - 22

  0 - 0.25

1.88-1.95
1.00-1.08

25.6-31.8
2.74-2.77
0.65-0.85
15o-18o
0.30-0.40
0.02-0.03
10-5-10-6


Bảng 6: SƯỜN TÀN TÍCH TRÊN ĐÁ XÂM NHẬP GRANITOIT
	TT
	Chỉ tiêu cơ lý
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Thành phần hạt

> 10              mm

10 – 5           mm

5 – 2             mm

2 – 0.05        mm

0.05 – 0.005 mm

< 0.005         mm

Giới hạn chảy                LL

Giơi hạn dẻo                  PL

Chỉ số dẻo                      PI

Độ sệt                             B

Dung trọng tự nhiên       (w
Dung trọng khô               (c
Độ ẩm                             W

Tỷ trọng hạt                    (
Hệ số rỗng                       eo
Góc ma sát trong             (
Lực dính                           C

Hệ số nén                     a1-2
Hệ số thấm                      K    
	%

%

%

%

T/m3
T/m3
%

Độ

KG/cm2
cm2/KG

cm/s
	0

0

3.7 - 5.9

12.8 - 22.5

18.8 - 33.7

35.9 - 48.8

46 - 53

29 - 33

17 - 20

 < 0  - 0.25

1.78 - 1.88

1.37 -  1.48

25.0 - 33.0

2.74 - 2.78

0.850 - 1.100

15o - 18o
0.25 - 0.35

0.025 - 0.035

10-5 -10-6
	0

0

5.8 - 11.6

28.6 - 48.7

17.8 - 25.2

18.9 - 30.7

23 - 35

18 - 26

9 - 13
 < 0  - 0.25

1.78 - 1.88

1.37 -  1.48

21.0 -  27.2
2.72 - 2.75
0.650 - 0.800
16o - 20o
0.18 - 0.30
0.020 - 0.030
10-4 -10-5


2.2. Tình hình xây dựng và sự cố công trình hồ đập ở khu vực nghiên cứu 

Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là khu vực được đánh giá là khu vực có tiềm năng kinh tế lớn. Để khai thác được thế mạnh đó vấn đề then chốt là làm sao chủ động giải quyết được vấn đề nước cho yêu cầu phát triển dân sinh kinh tế, và đó cũng là chính là trọng trách của ngành thủy lợi cùng sự phối hợp hữu hiệu với các ngành kinh tế khác.
Số lượng công trình hồ đập lớn, vừa và nhỏ được xây dựng trong vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong những năm qua lên đến hàng trăm. Sau khi hoàn tất xây dựng, hầu hết các công trình hồ chứa trong khu vực đã được đưa vào phục vụ sản xuất kịp thời và phát huy tác dụng tốt. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, do nhiều nguyên nhân khác nhau như đã trình bày ở mục 1, hoặc đôi khi do tổng hợp các nguyên nhân dẫn đến sự cố công trình. Trong những năm qua, các công trình gặp sự cố có thể kể đến như sau: 

2.2.1. Sự cố xảy ra đối với các hồ chứa lớn


Trong các hồ chứa lớn do ngành quản lý hiện có một số bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng phải sửa chữa như hồ Suối Trầu (Khánh Hòa); các hồ EA Sup Thượng (Đăk Lăk), hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), hồ Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận), …
Nguyên nhân hư hỏng của phần lớn các hồ chứa nói trên là bị thấm thân và nền đập, rò rỉ khớp nối, van cửa cống, mái lát đá không đảm bảo chất lượng.  
2.2.2. Sự cố xảy ra đối với các hồ chứa vừa và nhỏ
Hồ Hoàng Ân (Gia Lai), hồ NT8 (Bình Phước), hồ Đại Hàn - Thành Sơn, CK7 (Ninh Thuận), hồ Đá Bàn, Am Chúa, Suối Hành, Suối Trầu, Đồng Bò, Cam Ranh, Láng Nhớt (Khánh Hòa), Suối Rang (Đồng Nai) và một số công trình khác bị hư hỏng cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau như do thấm, lát mái thượng lưu bị xô tụt, cao trình đỉnh đập thấp hơn thiết kế, thi công không đảm bảo chất lượng, cống lấy nước bê tông bị xâm thực, khớp nối bị hư hỏng, xói tiêu năng tràn xả lũ, v.v… 
Thực tế từ công tác xây dựng đến quản lý khai thác đều có nhiều vấn đế tồn tại. Theo tài liệu kiểm tra 96 hồ chứa của Cục Thủy Lợi [5] thì đã có tới 25 hồ bị hư hỏng nặng, 32 hồ có vấn đề cần phải xử lý sửa chữa, chỉ còn 39 hồ hoạt động bình thường. 
Qua việc khảo sát 43 hồ chứa trong vùng nghiên cứu ta có thể phân loại sự cố và đánh giá mức độ hư hỏng công trình, được biểu diễn bằng biểu đồ như Hình 4 và 5 [7]. 
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 : 

MỨC ĐỘ HƯ HỎNG CÔNG TRÌNH

Làm việc bình thường Hư hỏng nhỏ Hư hỏng lớn


3. XỬ LÝ THẤM MẤT NƯỚC QUA NỀN ĐẬP Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ, ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN  
Như đã trình bày ở trên, các nguyên nhân gây sự cố ở các đập đất trong khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có thể phân theo nhóm chủ yếu :
· Nguyên nhân do yếu tố tự nhiên (địa chất, mưa bão, lũ…);
· Nguyên nhân do yếu tố khảo sát, thiết kế;
· Nguyên nhân do yếu tố thi công;
· Nguyên nhân do yếu tố quản lý, vận hành.
Trong đó hiện tượng thấm mất nước của hồ chứa là một trong những nguyên do có thể hội tụ một vài hay tất cả nguyên nhân nói trên, khiến cho công trình không phát huy được hiệu quả, thậm chí có công trình chưa năm nào tích được nước như hồ Suối Rang (Đồng Nai). Qua phân tích kỹ về điều kiện địa chất của khu vực nghiên cứu trong mục 2.1. ta thấy rằng hiện tượng thấm mất nước qua nền đập là điều khó tránh khỏi nếu các nhà xây dựng không quan tâm đúng mức từ khâu đầu tiên là khảo sát đến khâu thiết kế cũng như thi công và vận hành công trình sau khi đã hoàn thành.
Để xử lý thấm qua nền đập, các công ty tư vấn hiện nay thường dùng biện pháp khoan phụt ciment tạo màng chống thấm kết hợp với mạng lưới các hố khoan tiêu nước dọc thân đập. Một số các công trình trong những năm gần đây đã được sử dụng biện pháp xử lý này có thể được nêu trong bảng 7.
Bảng 7: MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN PHỤT
	TT
	Công trình
	Quy mô, thông số kỹ thuật công trình
	Tổng giá trị hợp đồng 

(106 VND)
	Thời gian thực hiện
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành
	

	1
	Khoan phụt công trình thủy điện Đa Mi (Lâm Đồng)
	Khoan phụt xử lý nền, chiều sâu khoan ≤30m, với khối lượng 10.426
	7.706
	1997
	2000
	Ban Quản lý DATĐ 6

	2
	Công trình thủy lợi Cà Giây (Bình Thuận)
	Khoan phụt chống thấm thân đập, chiều sâu khoan ≤25
	660
	1998
	2000
	Ban Quản lý DATL 415

	3
	Công trình hồ chứa nước Tân Giang (Ninh Thuận)
	Khoan phụt tạo màng chống thấm, giao cố & khoan tiêu nước nền đập; Khoan qua đá cấp 7-8 với chiều sâu khoan ≤30m
	3.395
	1999
	2000
	Ban Quản lý DATL 415

	4
	Công trình Hồ chứa nước Sông Lòng Sông
	Khoan phụt chống thấm, gia cố nền đập; khoan qua đá ; chiều sâu hố khoan ≤ 30m
	586
	2002
	2003
	Ban Quản lý DATL 415

	5
	Công trình Hồ Chứa nước EAKAO (Đắk Lắk)
	Khoan phụt xử lý thấp Tràn; Khoan qua đá cấp 7-8; Chiều sau hố khoan ≤20 m
	120
	2002
	2002
	Sở NN&PTNT tỉnh Ñaék Laék

	6
	Công trình Hồ chứa nước EASÚP Thượng (Đắk Lắk)
	Khoan phụt xử lý nền đập chính; Khoan qua đất, đá cấp 4-6; chiều sâu hố khoan ≤20m
	589,7
	2001

2001
	2002

2003
	Ban quản lý  DATL 413

	7
	Công trình Hồ chứa nước Buôn Joong (Đắk Lắk)
	Khoan phụt xử lý nền đập; khoan qua đất, đá cấp 4-6; chiều sâu hố khoan ≤20m
	
	2002
	2003
	Ban quản lý DATL 413.

	8
	Công trình Đăk Lô (Đắk Lắk)
	Khoan phụt xử lý thấm đập chính; khoan qua đất, đá cấp 4-6; chiều sâu khoan ≤20m
	825
	2003
	2003
	BQLDA 413

	9
	Công trình thủy điện Quảng trị
	Khoan  phụt chống thấm & gia cố nền đập; khoan qua đá cấp 7-8; chiều sâu khoan ≤30m
	3.005
	2005
	2006
	Ban quản lý DATĐ 2 

	10
	Công trình thủy điện A Vương - Quảng Nam
	Khoan phụt  cống dẫn dòng; khoan qua bê tông, đá cấp 7-8; chiều sâu khoan ≤30m;

 Khoan phụt  xử lý nền đập dâng, khoan qua đá cấp 7-8; chiều sâu khoan ≤50m
	1.000
1.000
	2004
2004
	2004
2006
	Ban quản lý DATĐ 3

	11
	Công trình thủy điện Akroet -Đà Lạt - Lâm Đồng
	Khoan phụt gia cố hành lang đường ống áp lực.
	544
	2004
	2004
	 Công ty điện lực 2

	12

	Công trình Hồ chứa nước Định Bình (Bình Định)
	Khoan phụt xử lý và khoan tiêu nước nền  đập, khoan qua đá cấp 7-8; chiều sâu khoan ≤ 30m
	13.091
	2005
	2006
	Ban Quản lý DATL 410


Nguồn : Tổng Cty Xây Dựng Thủy Lợi 4 
Công tác khoan phụt được tiến hành theo sơ đồ chung trên Hình số 6.
Căn cứ vào mức độ nứt nẻ của nền đập, yêu cầu về chất lượng của màng chống thấm và áp lực thấm dự kiến tác động để có thể thiết kế số lượng các hố khoan phụt, cũng như chiều sâu của chúng và cách thức bố trí các hố khoan trên phạm vi cần xử lý. 
Công tác thiết kế và thi công, như trình tự khoan phụt và áp lực phụt vữa và nồng độ vữa phụt hiện nay đã được tiêu chuẩn hóa theo “Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá”14TCN 82-1995. Công tác khoan phụt tại một số công trình lớn sau này như công trình Tân Giang (Ninh Thuận), Hàm Thuận - Đa Mi (Lâm Đồng), …  đã được sử dụng những công nghệ tiên tiến, có khả năng kiểm soát được áp lực phụt, khối lượng và nồng độ của vữa đã được phụt vào nền công trình, xem Hình số 7.

  KẾT LUẬN

Qua những vấn đề nghiên cứu đã được trình bày ở trên cho thấy rằng sự hư hỏng của đập không chỉ do yếu tố tự nhiên như điều kiện thời tiết, thủy văn, thủy lực, địa chất mà còn có những yếu tố do con người gây ra như công tác khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình và thực tế cũng cho thấy rằng, nhiều khi nguyên nhân gây ra sự cố công trình là tổng hợp của tất cả các yếu tố nói trên. 
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Hình số 6 : Trình tự khoan phụt
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Hình số 7 : Công tác khoan phụt tại công trình Tân Giang (Ninh Thuận)
Khi công trình bị sự cố, tổn thất về mặt vật chất là đương nhiên và đôi khi là rất nghiêm trọng nếu xảy ra tổn thất về người. Đồng thời việc tu sửa, gia cố hoặc phục hồi các công trình thủy lợi đã bị sự cố nhiều khi rất phực tạp, tốn kém. Do đó nhiệm vụ của những người làm công tác khoa học thủy lợi là rất nặng nề và phải được thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về kỹ thuật tiên tiến để đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất phù hợp với điều kiện thực tế  - đó cũng chính là tiêu chí cao cả của cuộc Hội thảo Công nghệ khoan phụt tiên tiến trong xây dựng đập lớn do Hội Đập Lớn Việt Nam tổ chức ./.
TP.Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2006
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Hình số 3 :





Thay đổi nồng độ vữa phù hợp Pmax thiết kế 





Tính q (l/ph.m.m) 





Kiểm tra độ sâu khoan





Khoan lại
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Sự cố thấm mất nước và xử lý nền đập bằng phương pháp khoan phụt ở các tỉnh 
Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

